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VUA KHẢI ĐỊNH VỚI Ý TƯỞNG CANH CẢI ĐÔNG Y
	 Nguyễn Thị Dương*

Từ cuối thế kỷ XIX trở đi, trong điều kiện bị người Pháp đô hộ và với chủ 
trương tiến tới độc tôn Tây y, nền y dược bản xứ đã phải chịu nhiều sự chèn ép 
từ phía chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, cũng chính bối cảnh đó, cộng thêm 
việc tiếp xúc toàn diện với phương Tây, đặc biệt là Tây y đã thúc đẩy trí thức, 
chính quyền và giới Đông y sỹ Việt Nam quan tâm nhiều hơn tới vấn đề chấn 
hưng Nam dược. Trong đó chính vua Khải Định là người đã đề xướng một số ý 
hướng canh cải nền y dược nước nhà. 

Sau một loạt những khủng hoảng về chính trị của triều đình nhà Nguyễn 
từ sau đời Tự Đức, với Hiệp ước Quý Mùi 1883 (Harmand) rồi Hiệp ước Giáp 
Thân 1884 (Patenôtre) Nam triều đã phải đặt dưới sự bảo hộ toàn diện của 
người Pháp. Từ đây, cùng với công cuộc khai thác thuộc địa, sự thiết lập và 
hoàn thiện bộ máy cai trị của người Pháp tại Việt Nam đã khiến xã hội Việt 
Nam dần bước sang một quỹ đạo mới - hiện đại hóa - một sự hiện đại hóa 
cưỡng bức, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất (1914-1918), bối cảnh 
lịch sử ấy đã tạo ra những biến chuyển trong xã hội cũng như kết cấu xã hội 
Việt Nam. Triều Khải Định (1916-1925) nằm trọn trong thời gian diễn ra cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ 2 (1919-1929) mà lúc này “Quá trình tái cấu trúc 
xã hội mang tính chất áp đặt từ phía chính quyền thuộc địa và yếu tố tự phát 
từ phía nhiều tầng lớp xã hội ở Việt Nam đến sau Chiến tranh Thế giới thứ 
Nhất đã bước qua một chặng khác, ở đó đã xuất hiện những nhu cầu xã hội về 
việc tái cấu trúc xã hội phù hợp hơn”.(1) Quả vậy, với tư cách là người đứng đầu 
Nam triều, bản thân Khải Định lúc này cũng đã có những nhận thức và hành 
động có thể nói rất khác so với các bậc tiền bối. Vì Khải Định “hiểu rằng việc 
tiếp thu nền văn hóa Pháp là điều kiện cho sự phát triển của xứ An Nam”(2) và 
“không lúc nào không nghĩ tới chính sách cải lương” nên triều đình Khải Định 
đã có nhiều hoạt động cải cách theo đường hướng hiện đại hóa, “từ chấn chỉnh 
đội ngũ cán bộ tới nâng cao kỹ thuật hành chính, từ cứu đói tới khẩn hoang, từ 
khuyến khích kỹ nghệ thương mại tới cải cách phong tục tập quán, từ tổng kết 
di sản văn hóa truyền thống tới tiếp thu kiến thức khoa học hiện đại”.(3) Do đó 
những ý tưởng canh cải nền y dược bản địa cũng không nằm ngoài xu thế chung 
của quá trình hiện đại hóa diễn ra ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Vào năm Khải Định thứ 4 (1919), nhà vua cho rằng nên lập một “Nam y 
học trường” và trong ý tưởng của vua quan Khải Định, mô hình trường Nam 
y của Nam triều vừa giảng dạy, nghiên cứu vừa tự trồng trọt cây thuốc thí 
nghiệm: Vua lại nói “Chữ Hán phế mà không phế, nay nên đặt một hai trường 
chuyên môn sai giảng dạy riêng, đại để như đặt trường Nam y”. Thượng thư 

* 	 Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam.
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Bộ Công Đoàn Đình Duyệt tâu nói “Người Nam ta về tên gọi và dược tính thuốc 
Nam đa phần chưa hiểu sâu, xin đặt trường giảng dạy, nghiên cứu. Dược phẩm 
cũng nên tự ta trồng trọt, thí nghiệm, lâu dần có thể tinh tường”.(4)

Ý tưởng này thực sự là một bước bứt phá khỏi truyền thống bởi các triều 
đại phong kiến Việt Nam trước nay chưa từng mở trường lớp đào tạo y dược. 
Đồng thời, với chủ trương tự trồng trọt tự thí nghiệm các cây thuốc, cũng là 
một sự “tuyên chiến” với nếp cũ “hay ỷ lại”, “không chịu tìm tòi kê cứu” của 
người Việt Nam. Sách Đại Nam thực lục chính biên Đệ thất kỷ cho biết, cũng 
vào năm 1919, Khải Định cho tăng nhân số Thái Y Viện từ 3 người lên thành 
7 người.(5) Cần lưu ý là từ khi quyền lực Nam triều bị chính quyền thuộc địa 
chi phối, nhân sự bộ máy hành chính Nam triều nói chung cũng như Thái Y 
Viện nói riêng đều có chung xu hướng cắt giảm chứ không tăng. Vì thế việc 
Khải Định chủ động tăng nhân số Thái Y Viện phải chăng chính là một 

bước chuẩn bị trước cho ý tưởng này? Xét 
bối cảnh xã hội Việt Nam năm 1919, một 
phong trào chấn hưng nội hóa khởi phát từ 
cuộc cạnh tranh lý tài - hậu quả của Chiến 
tranh Thế giới thứ Nhất - đã khiến người 
dân Việt Nam “hồi tâm chuyển ý nghĩ đến 
những thổ sản nước nhà”, vấn đề “kê cứu 
Nam dược” cùng “chấn hưng y học” theo đó 
cũng được khởi xướng.(6) Nhìn lại sử triều 
Nguyễn, ở đời vua Tự Đức từng có ý tưởng 
đề nghị chuyên dùng thuốc Nam thay thế 
thuốc Bắc(7) nhằm tiết kiệm chi phí và tận 
dụng nguồn dược liệu bản địa, tuy được sự 
tán đồng của Tự Đức song dường như vẫn 
chưa thu hút được sự quan tâm của xã hội. 
So với ý tưởng cải cách việc dùng thuốc ở 
triều Tự Đức, ý tưởng cải cách nền y dược 
bản địa ở triều Khải Định mang yếu tố 
thuận lợi hơn bởi nó có được một số tiền đề 
xã hội nhất định. Hơn nữa, ý tưởng này lại 
do chính người đứng đầu Nam triều khởi 
xướng. Bản thân Khải Định, như đã thấy 
trên đây, là người nhạy bén với thời cuộc. 
Năm 1915 chính quyền thuộc địa yêu cầu 
Nam triều trong vòng 5, 6 tháng biên soạn 
Trung Việt dược tính hợp biên(8) làm tiền 
đề phục vụ cho việc chuẩn bị một quy chế 
chung đối với việc hành nghề dược và bán 
thuốc của người bản địa ở Đông Dương hẳn 
không thể không có những tác động tới 
nhận thức của Khải Định về nguồn dược 

Ảnh 1: Một trang trong Đại Nam thực lục 
chính biên Đệ thất kỷ có đoạn nói về việc 
Khải Định sai sưu tầm khắp trong nước 

các phương thuốc Nam kinh nghiệm đưa 
về giao cho Thái Y Viện.
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phẩm nước nhà. Bộ sách được yêu cầu gấp rút biên soạn gồm 16 quyển đã hoàn 
thành vào năm 1916 mà tới 1918 vẫn chưa được phiên dịch vì không một viên 
chức hay trí thức nào của Nam triều và chính phủ bảo hộ có thể đảm nhiệm 
công việc dịch thuật do không biết tên các cây thuốc và các loại bệnh được nêu, 
kể cả Trường Viễn Đông bác cổ cũng như Trường Y Hà Nội dường như cũng 
đành bó tay. Điều này có lẽ cũng khơi gợi ở Khải Định những suy nghĩ, nhìn 
nhận về giá trị nguồn dược phẩm bản địa cũng như thực trạng nghiên cứu y học 
ở Việt Nam lúc bấy giờ. Cho nên hoàn toàn dễ hiểu khi vào năm 1921, Khải 
Định đã ban dụ sai tìm kiếm các bài thuốc Nam kinh nghiệm trong dân gian 
để giao về cho Thái Y Viện thí nghiệm, biên tập rồi công bố.(9) Sự kiện này được 
nhắc lại trong một bài báo đăng trên Tiếng dân năm 1927 “… ký giả nhớ năm 
trước có chỉ dụ nói ai có phương thuốc Nam gì hay thì biên nạp để Ngự Y Viện 
xét. Lại gần đây Cơ Mật Viện có thông tư rằng, quan thầy thuốc Tây sẽ đi xét 
nghiệm các vị thuốc Nam…”.(10) Chuyện “quan thầy thuốc Tây sẽ đi xét nghiệm 
các vị thuốc Nam” mà bài báo đề cập chính là sự kiện chính quyền thuộc địa cử 
các chuyên gia đi tìm hiểu thuốc Bắc thuốc Nam theo chương trình nghiên cứu 
dược phẩm Trung Việt được đề ra từ năm 1925. Quyết định cử M. Crévost-Giám 
đốc Bảo tàng Maurice Long và Bác sĩ De Fenis de Lacombe-Giáo sư giảng dạy 
bậc Cao đẳng ở Đông Dương tìm hiểu các cây thuốc bản địa tại Bắc Kỳ, Bác 
sĩ Albert Sallet tìm hiểu các cây thuốc bản địa tại Trung Kỳ đều được ký vào 
năm 1926.(11) Có thể thấy việc Khải Định sai sưu tầm, nghiên cứu thuốc Nam 
còn sớm hơn chính quyền thuộc địa tới 5 năm, càng chứng tỏ sự nhạy bén của 
vị vua này.

Một điều đáng lưu ý là, những ý tưởng canh cải Đông y ở Khải Định luôn 
gắn với sự nhận thức về Tây y. Không khó để nhận ra ở Khải Định những 
quan niệm mới về vệ sinh như khi cho rằng “Dịch hạch phần nhiều do độc của 
chuột sinh ra...”.(12) Và không chỉ chú ý vấn đề phòng bệnh cho người, triều 
Khải Định còn ban hành một số văn bản quy định về phép phòng bệnh súc 
vật.(13) Hơn nữa Khải Định quan tâm tới thế mạnh của Tây y cùng Tây dược. 
Vào năm 1918, (tức trước chuyến đi Pháp 1922), Khải Định đã tìm hiểu điểm 
mạnh của Tây y trong chữa trị bệnh. Không phải vô cớ mà trong một buổi họp 
triều, sau khi được biết tình hình bệnh dịch trong nước vẫn chưa dứt, Khải 
Định đã nói: “Phương Tây chữa bệnh phần nhiều dùng dược phẩm khoáng 
chất, hiệu quả mau lẹ, đại khái do Tây y nắm được phải chữa từ đâu, nên chất 
có hại lại trở thành thuốc hay”.(14) Những nhận thức này chính là tiền đề để 
Khải Định đi tới ý tưởng canh cải nền y dược nước nhà. Trong chuyến sang 
Pháp năm 1922, được các bác sĩ nổi tiếng ở Pháp như Letulle, Aubourg khám 
bệnh bằng những thiết bị y khoa hiện đại, cũng là dịp người đứng đầu Nam 
triều suy nghĩ, đánh giá về nền y dược truyền thống của nước mình. Không 
chỉ sẻ chia với ý tưởng của Thái Khắc Tuy năm 1879 về việc bỏ phí, không 
tận dụng nguồn dược phẩm vốn có, sự tiếp xúc với Tây y cùng với khoa học 
kỹ thuật hiện đại đã đưa đến cho Khải Định một ý tưởng tham phỏng phép 
khám bệnh của Tây y rồi dùng Nam dược điều trị - kết hợp tận dụng được thế 
mạnh của cả hai nền y học Tây Đông:
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“Y thuật là việc quan trọng nhất 
của con người. Nước ta những 
phương thuốc kinh nghiệm 
không ít song chuyện khảo cứu 
thì vừa không có biên tập chuyên 
khoa lại không có chính bản cho 
nên hoặc giấu giếm không công 
bố hoặc có truyền nghe thì cũng 
sai thác khiến cho thần khí của 
sản vật tự nhiên rốt cục chẳng 
giúp ích gì cho con người mà 
việc chữa bệnh hoàn toàn nhờ 
vào nguồn thuốc mua bên ngoài, 
thật là đáng tiếc! Nay xem y 
học Thái tây có ống nghe bệnh, 
có kính hiển vi, có thuốc xét 
nghiệm máu, có ống nghe phổi, 
tinh lại mong cho tinh hơn, có 
thể nói là đạt tới chỗ thần diệu 
vậy. Giả sử có thể tham phỏng 
phép ấy để chẩn đoán mạch 
bệnh rồi đặt khoa nghiên cứu, 
khéo dùng dược tài của ta mà 
hợp vào thì thuốc Nam chữa 
bệnh người Nam, những bệnh 
nan y hẳn cũng không còn chỗ 
nương náu”.(15)

Nhìn trong giới Đông y ở Việt Nam lúc bấy giờ, vào năm 1918, Đặng Thúc 
Liêng là một Đông y sĩ có tiếp thu Tây học và từng được cử đi Hương Cảng 
(cũng là người sáng lập ra Việt Nam Y dược hội đầu tiên tại Nam Kỳ vào năm 
1935 sau này), trên tờ Đại Việt tập chí đã bắt đầu kiểm điểm, nhìn nhận lại 
một số kiến thức y học học từ Trung Quốc và kêu gọi phải học theo “Giải phẫu”, 
“Sanh lý”, “Vệ sanh học”… - tức những kiến thức y học phương Tây chú trọng 
song chưa thấy ông đề cập chuyện kết hợp Đông Tây. Có lẽ Khải Định chính 
là ông vua Việt Nam duy nhất đồng thời là người Việt Nam đầu tiên đưa ra ý 
tưởng canh cải nền y dược bản địa theo lối kết hợp Đông Tây như trên. Việc 
năm 1925 Khải Định khen thưởng Đặng Hữu Đức, người Hà Đông vì đã làm ra 
cuốn Nam dược cải lương với lời đánh giá “có ích đối với y tế” (tỳ ư y tế) được 
ghi lại trong Đại Nam thực lục chính biên Đệ thất kỷ một lần nữa cho thấy 
tầm nhìn của người đứng đầu Nam triều trên phương diện y tế cũng như đối 
với vấn đề sử dụng nguồn dược liệu bản địa vốn trước đây rất ít được các triều 
đại phong kiến Việt Nam quan tâm. Hẳn nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh đã có 
lý khi viết những dòng sau đây về Khải Định “… trái ngược với nhiều sách báo 

Ảnh 2: Một trang trong sách Ngự giá như Tây ký (1922) 
bàn về thực trạng Nam dược 

cùng đường hướng nghiên cứu, sử dụng 
Nam dược của Khải Định.
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trước nay chỉ coi nhân vật này chủ yếu như một gã cờ bạc, một loại bù nhìn, 
đây lại là người có bề sâu và góc cạnh nhất trong chín ông vua của triều Nguyễn 
sau đời Tự Đức...”.(16)

Trong điều kiện quyền lực bị chính quyền thuộc địa thâu tóm, Khải Định 
cũng như các ông vua triều Nguyễn trước đó, một mặt phải chấp nhận sự thâm 
nhập của Tây y và mô hình y tế hiện đại song mặt khác cũng bị thuyết phục 
bởi những giá trị hữu hiệu của chúng. Dẫu vậy Nam triều không rũ bỏ nền y 
học truyền thống, đặc biệt ngay cả ở triều Khải Định khi mà quá trình chuyển 
từ xã hội phong kiến qua xã hội thuộc địa nửa phong kiến thời gian 1916-1925 
đã trở nên nhanh hơn về tốc độ, rộng hơn về phạm vi và sâu hơn về tác động. 
Cùng với những biến chuyển của lịch sử dân tộc ở đời Khải Định, lịch sử Đông 
y giai đoạn này cũng có bối cảnh khác trước. Với tư cách là người đứng đầu Nam 
triều, so với cha ông Khải Định tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước sự phát triển Tây 
y ở Việt Nam song chính Khải Định lại là người có ý tưởng lập ra Nam y học 
trường như biện pháp níu giữ chữ Hán (“chữ Hán phế mà không phế”), kế nối 
tư tưởng tiền nhân (“thuốc Nam chữa bệnh người Nam”). Tuy nhiên, cho dù 
nắm bắt được phần nào trào lưu hiện đại hóa diễn ra tại Việt Nam lúc bấy giờ, 
ý tưởng canh cải nền y dược nước nhà của Khải Định vẫn không thể thực hiện 
bởi thiếu một số điều kiện mà trước hết là sự độc lập dân tộc. Nếu so với triều 
Tự Đức, ý tưởng canh cải việc dùng thuốc cuối đời Tự Đức tuy diễn ra trong bối 
cảnh Việt Nam chưa hoàn toàn rơi vào tay người Pháp nhưng sự bỡ ngỡ của 
Thái Y Viện trước công việc khảo cứu, thí nghiệm phương dược cùng với tâm lý 
người dân Việt Nam nói chung đều chuộng thuốc Bắc hơn thuốc Nam - những 
trở ngại mang tính lịch sử ấy cũng đã khiến nó không thể trở thành hiện thực. 
Có thể thấy ý tưởng chấn hưng Nam dược ở Việt Nam được khơi gợi từ thời 
Nguyễn đã diễn ra khó khăn, bị động thế nào. Tới ngày nay, gần một thế kỷ 
đã trôi qua, việc chấn hưng Nam dược, phát triển Đông y của Việt Nam vẫn còn 
rất lẹt đẹt, bởi vậy công việc này không chỉ là phận sự của những người hành 
nghề Đông y mà còn là trách nhiệm của cả giới chức có thẩm quyền.
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TÓM TẮT  
Dưới tác động của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1918) của người Pháp 

tại Việt Nam, lịch sử Việt Nam tới triều Khải Định (1916-1925) đã ghi nhận những chuyển biến 
quan trọng. Nắm bắt được phần nào trào lưu hiện đại hóa diễn ra tại Việt Nam, vua Khải Định đã 
chủ trương và tiến hành cải cách trên nhiều lĩnh vực theo hướng hiện đại hóa. Về mặt y tế, sự tiếp 
xúc với Tây y không làm xuất hiện thái độ rũ bỏ Đông y từ phía người đứng đầu Nam triều mà trái 
lại, từ đó lại manh nha một xu hướng canh cải nền Đông y nước nhà, chỉ là trong hoàn cảnh lúc 
bấy giờ, chủ trương đúng đắn ấy không đủ điều kiện để trở thành hiện thực.

ABSTRACT
EMPEROR KHẢI ĐỊNH 

WITH HIS IDEA OF REFORMING VIETNAMESE TRADITIONAL MEDICINE
Under the impact of the first phase of French colonization in Vietnam (1897-1918), there 

were a lot of important changes recorded in Vietnam history under the Khải Định reign (1916-
1925). Partly catching the modernization movement which was taking place in Vietnam at that time, 
Emperor Khải Định advocated and carried out reforms in various areas towards modernization. 
In terms of public health, the appearance of western medicine did not make him get rid of eastern 
medicine; on the contrary, the Emperor tended to reform Vietnamese traditional medicine. 
However, his sound policy did not come true due to unforeseen circumstances at that time.


